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summary 

Nanoparticle of Perovskite La1-xSrxCoO3 (x = 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7) were prepared by 
using citric acid sol-gel method. The structure and morphology of products were investigated by 
X-ray difraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The specific surface area 
(BET) was determined by N2 adsorption/desorption at 77 K. The catalytic oxidation of propene 
and removal NOx were studied by Temperature Program Surface Reaction (TPSR) over every 
compositions. The results show that the contened of substituted ion Sr2+ influenced on the 
oxidation temperature of propene.   

 
I - Mở đầu 

Như chúng ta ®� biết, nhiều perovskit ABO3

(với A = La, Nd, Sm,... ; B = Ti, Cr, Mn, Fe, 
Co,...) có khả năng xúc tác tốt cho phản ứng oxi 
hóa hoàn toàn các hydrocacbon, các hợp chất 
chứa oxi và chuyển hóa các oxit nitơ [1]. Mỗi 
thay đổi bản chất ion kim loại trong hợp thức 
ABO3 đều có thể làm thay đổi đáng kể hoạt tính 
xúc tác của vật liệu. Theo các tài liệu ®� công 
bố [2, 3], khi thay thế một phần nguyên tố đất 
hiếm ở vị trí A bằng một kim loại kiềm hoặc 
kiềm thổ A’ = Sr, Ca, K, Mg..., hay thế vào vị trí 
B bằng một phần kim loại chuyện tiếp khác B’ 
(tạo thành A1-xA’xB1-yB’yO3) cũng như thay đổi 
các tỷ phần x và y thì tính chất vật liệu nhận 
được cũng thay đổi theo. Khi đó, vật liệu tạo 
thành có thể xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO, 
CxHy hay phản ứng chuyển hóa NOx ở những 

nhiệt độ khác nhau với hiệu quả khác nhau. Mặt 
khác, kích thước hạt, tính chất bề mặt và cấu 
trúc tinh thể của xúc tác cũng ảnh hưởng rất lớn 
tới hoạt tính xúc tác của vật liệu. Vì vậy, sự lựa 
chọn thành phần và công nghệ chế tạo sẽ đóng 
vai trò quyết định tới chất lượng xúc tác nhận 
được. 

Kết quả của nhiều công trình ®� công bố 
cho thấy perovskit chứa La và được thay thế một 
phần bằng Sr vào vị trí A, còn Mn/Co ở vị trí B 
(tạo thành các hợp thức La1-xSrxMnO3/
La1-xSrxCoO3) ®� và đang được nghiên cứu một 
cách sâu rộng bởi chúng có hoạt tính xúc tác rất 
cao [3 - 7]. Trong công trình trước [8] chúng tôi 
®� thông báo một số kết quả về hệ La0,8Sr0,2CoO3

được chế tạo bằng phương pháp sol-gel stearic. 
Tuy nhiên, khi chế tạo perovskit La1-xSrxMnO3

bằng phương pháp sol-gel xitrat [9, 10] chúng 
tôi thấy rằng việc sử dụng axit xitric làm chất 
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tạo phức thuận lợi hơn trong công nghệ chế tạo 
vì xitrat không dễ đông đặc như stearic nên dễ 
tạo môi trường đồng nhất hơn và Gel dễ dàng
phủ lên bề mặt chất mang hơn. Điều này thực sự 
có ý nghĩa trong công nghệ chế tạo vật liệu. Vì 
vậy công trình này sẽ sử dụng phương pháp sol-
gel xitrat để chế tạo vật liệu perovskit với mục 
đích làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO, 
CxHy và chuyển hóa NOx.

Cấu trúc perovskit chuẩn ABO3 có dạng lập 
phương phân khối (cubic), khi thay thế một 
phần La bằng kim loại kiềm hoặc kiềm thổ (ví 
dụ K, Sr, Ca...) sẽ dẫn đến thay đổi kích thước 
mạng, cấu trúc cubic bị bóp méo về dạng hình 
thoi [11]. Thực nghiệm cho thấy nồng độ kim 
loại thay thế càng tăng thì khả năng xâm nhập 
toàn phần kim loại này vào mạng tinh thể 
perovskit càng giảm. Điều đó có nghĩa là khi
thay một phần La bằng Sr trong LaCoO3, sự tạo 
thành đơn pha perovskit La1-xSrxCoO3 càng khó 
khi x càng tăng [12]. Trong tài liệu ®� công bố 
nhiều qui trình chế tạo La1-xSrxCoO3với x nhỏ (x 
= 0,1; 0,2; 0,3). ở công trình này chúng tôi sẽ 
bắt đầu từ việc tổng hợp La1-xSrxCoO3 khi x khá 
cao x = 0,6 với hy vọng rằng qui trình sẽ dễ 
dàng áp dụng cho việc tổng hợp loại perovskit 
này với x nhỏ hơn. Sau đó áp dụng để chế tạo 
perovskit La1-xSrxCoO3 (với sự thay đổi tỷ phần x 
= 0; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7).  

II - Hóa chất, thực nghiệm  
và thiết bị 

1. Hóa chất 

Các hóa chất được dùng trong thực nghiệm 
là Co(NO3)2.6H2O, axit xitric, SrCO3, La2O3,
HNO3, NH4OH, CH3COOH đều có độ sạch PA.  

2. Thực nghiệm 

Qui trình tổng hợp perovskit La1-xSrxCoO3

được tiến hành như sau: Các ion kim loại được 
đưa về dạng dung dịch bằng cách hoà tan các 
chất ban đầu trong một lượng tối thiểu axit 
HNO3. Các hợp phần được đưa vào thể tích phản 
ứng theo đúng tỷ lệ mol trong công thức         
La1-xSrxCoO3, một lượng xác định axit xitric 
được thêm vào dung dịch theo tỷ lệ mol [xitric] : 
Σ[Mn+] = 1,5 - 2, dùng dung dịch NH4OH và

CH3COOH để điều chỉnh pH khi cần thiết sao 
cho luôn giữ được pH khoảng 5,5 - 6,5, khuấy 
đều bằng máy khuấy từ và ổn định nhiệt độ 
trong khoảng 60 - 80oC. Sau 3 - 4 giờ thể tích 
sol chuyển thành gel màu tím sẫm. Gel được sấy 
khô ngoài không khí với nhiệt độ thấp hơn 
100oC, sau đó được nung ở nhiệt độ khác nhau 
trong không khí 4 giờ và để nguội tự nhiên đến 
nhiệt độ phòng. Sản phẩm nhận được có màu
đen được dùng để nghiên cứu.  

3. Thiết bị nghiên cứu 

Phân tích nhiệt bằng phương pháp nhiệt vi 
sai (DTA), nhiệt khối lượng (TGA) và nhiệt 
khối lượng vi sai (DTGA) trên máy 
TA.50.SHIMADZU. 

Cấu trúc tinh thể được phân tích bằng phổ 
nhiễu xạ tia X ghi trên nhiễu xạ kế D5000.  

Bột oxit phức hợp được xác định kích thước 
hạt bằng máy TEM 1010 với độ phân giải 2 Å,
điện thế 100 KV, độ phóng đại 30 - 600.000 lần.    

Hoạt tính xúc tác được nghiên cứu bằng 
chương trình nhiệt độ TPSR (Temperature 
Programmed Surface Reaction) tiến hành trên 
máy chuyên dụng SIEMEN. 

III - Kết quả và thảo luận 

1. Kết quả phân tích nhiệt 

Hỗn hợp gel nhận được sấy sơ bộ, lấy một 
phần đem phân tích nhiệt. Hình 1 là giản đồ 
phân tích nhiệt (DTA-a, TGA-b) của hỗn hợp 
các chất với tỷ lệ mol các hợp phần là La : Sr :
Co = 0,4 : 0,6 : 1. Theo các số liệu tính toán từ 
phần mềm của máy, chúng ta được biết rằng 
trên giản đồ thể hiện một pic thu nhiệt tại 60oC
tương ứng với việc giảm 28,292% trọng lượng 
mẫu. Có thể xem đây như giai đoạn mất các 
phân tử nước nằm ngoài các cầu phối trí và
những phân tử nước hấp thụ rất nhanh trên bề 
mặt gel nếu bảo quản không tốt trong môi 
trường ẩm. Sau đó là hai pic toả nhiệt có cường
độ gần như nhau và nằm gần sát nhau ở nhiệt độ 
218,16oC và 272,45oC. Trong giai đoạn toả nhiệt 
này, trọng lượng mẫu tiếp tục giảm 38,578% có 
thể do các liên kết hidro và các liên kết tạo phức 
bị phá vỡ đồng thời kèm theo quá trình cháy 
muối xitrat, nitrat và phân huỷ cacbonat. Quá 
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trình nâng nhiệt độ mẫu lên cao hơn 300oC đến 
1000oC không tạo nên một hiệu ứng nhiệt đáng 
kể nào khác; tuy vậy trọng lượng mẫu vẫn tiếp 
tục giảm 14,487% và sau 800oC khối lượng mẫu 
ổn định. Theo [13], đây là giai đoạn perovskit 
hóa từ các oxit kim loại tạo thành mạng tinh thể 
oxit phức hợp. 

2. Xác định cấu trúc của vật liệu 

Hình 2 trình bày phổ nhiễu xạ tia X của mẫu 
perovskit La1-xSrxCoO3 lưu 4 giờ ở 800oC (A), 
900oC (B), 1000oC (C) trong không khí. Chúng 

ta thấy rằng, theo giản đồ nhiệt ở trên, mặc dù 
bắt dầu từ 800oC trọng lượng mẫu gần như
không đổi nhưng theo đường A của XRD thì các 
oxit hợp phần vẫn chưa hoàn toàn vào mạng tinh 
thể perovskit: còn xuất hiện pha Co3O4, SrO và
pha trung gian SrCoOx; Khi mẫu nung lên 
900oC, trên phổ XRD (B) quan sát thấy chủ yếu 
là pha perovskit và một luợng nhỏ SrO và
SrCoOx; Các kim loại La, Sr, Co tham gia thực 
sự hoàn toàn vào mạng tinh thể với cấu trúc 
perovskit khi nung mẫu lên 1000oC - phổ XRD 
(C) thể hiện sự hình thành đơn pha perovskit 
La0.4Sr0.6CoO3.

1a                                                                1b 
Hình 1: Giản đồ phân tích nhiệt (DTA-a, TGA-b) của hỗn hợp các chất   

với tỷ lệ mol : La :Sr :Co = 0,4 : 0,6 :1 
 

Hình 2: Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu perovskit  La0,4Sr0,6CoO3 nung  
ở 800 (A), 900 (B), 1000oC (C)/4 giờ 
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3. Xác định kích thước hạt của đơn pha 
perovskit 

Xác định kích thước tinh thể bằng phương 
pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).     
 

Hình 3: ảnh TEM của mẫu  La0,4Sr0,6CoO3

nung ở 1000oC

Hình 3 trình bày ảnh TEM của mẫu 
perovskit La0,4Sr0,6CoO3 nung ở 1000oC/4 h. Ta 
thấy kích thước hạt của perovskit cỡ 20 - 30 nm. 

Bằng phương pháp hấp phụ vật lý, diện tích 
bề mặt riêng (BET) của La0,4Sr0,6CoO3 nung ở 
1000oC ®� được xác định là 20 - 22 m2/g. 

4. Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của các 
perovskit 

Sau khi nghiên cứu qui trình tổng hợp và

quá trình hình thành tinh thể perovskit 
La0.4Sr0.6CoO3, cũng như nghiên cứu tính chất 
hạt của vật liệu như trên, chúng tôi ®� tổng hợp 
các hợp thức khác nhau La1-xSrxCoO3 với x = 0; 
0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 và khảo sát hoạt tính 
xúc tác của chúng bằng chương trình nhiệt độ 
phản ứng TPSR. Kết quả nhận được thể hiện 
trên hình 4 và bảng 1. 

Hình 4 là các giản đồ TPSR đại diện cho lớp 
vật liệu tổng hợp được. Hoạt tính xúc tác của 
các mẫu được nghiên cứu với điều kiện phản 
ứng: nồng độ C3H6 = 580 ppm, NOx = 340 ppm, 
O2 = 8% pha lo�ng trong N2, lượng chất xúc tác: 
200 mg, tốc độ dòng khí 15 l/h, tốc độ gia nhiệt 
10oC/phót.  

Các kết quả trên hình 4 cho thấy diễn biến 
các phản ứng như sau: 

C3H6 + O2 �3CO2 + 3H2O

NO + O2 � NO2

- Quá trình oxi hóa C3H6 bắt đầu ở những 
nhiệt độ khác nhau từ 180 - 210oC và oxi hóa 
hoàn toàn ở nhiệt độ từ 380 - 510oC (tuỳ thuộc 
vào x trong công thức La1-xSrxCoO3) với sự tiêu 
thụ NO, tạo thành NO2và CO2. Khi thiếu chất 
khử là C3H6 thì NO2 lại chuyển về NO và tổng 
NO+NO2 gần như không thay đổi. Như vậy 
chúng ta chỉ quan sát thấy quá trình oxi hóa mà
không có phản ứng DeNOx. 

- Nhiệt độ, thời gian chuyển hóa C3H6 trên 
các xúc tác La1-xSrxCoO3 với x khác nhau là
khác nhau (ghi trong bảng 1). 

Bảng 1: Nhiệt độ, thời gian oxi hóa propen trên xúc tác La1-xSrxCoO3

Nhiệt độ oxi hóa C3H6, toC
Perovskit 

Nhiệt độ đầu Nhiệt độ cuối 
∆t, oC

Thời gian thực hiện 
hoàn toàn phản ứng, phút

LaCoO3 180       380        200                    19 

La0.8Sr0.2CoO3 200        400        200                    18 

La0.7Sr0.3CoO3 220        420        200                    19 

La0.6Sr0.4CoO3 250        450        200                    22 

La0.5Sr0.5CoO3 240        500       260                    32 

La0.4Sr0.6CoO3 280        510        230                    31 

La0.3Sr0.7CoO3 210        500        290                   35 
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Hình 4: Giản đồ TPSR trên các xúc tác La1-xSrxCoO3

Như vậy, trên thực tế với sự thay thế một 
phần Sr vào vị trí La, khi x càng lớn thì nhiệt độ 
oxi hóa propen trên xúc tác càng tăng, đặc biệt 
là đối với mẫu x = 0,6, nhiệt độ phản ứng oxi 
hóa C3H6 là cao nhất. Ngoài ra, khi so sánh ∆t
(chênh lệch nhiệt độ đầu và cuối phản ứng) ở 
bảng 1 ta thấy với x ≤ 0,4, propen bị oxi hóa 
trong khoảng nhiệt độ hẹp hơn (khoảng 200 độ), 
trong khi đó với x lớn hơn thì khoảng nhiệt độ 
đó kéo dài hơn (từ 230 đến 290 độ) trong điều 
kiện cùng tốc độ gia nhiệt và như vậy, thời gian 
oxi hóa hoàn toàn propen cũng nhiều hơn (bảng 
1). Điều này nói lên rằng khi thế càng nhiều Sr 
vào vị trí của La thì nhiệt lượng cần cung cấp 
cho phản ứng xúc tác càng lớn hơn, khả năng 
oxi hóa propen giảm. Tính chất này của xúc tác 
có thể liên quan tới việc chuyển dịch thành phần 
Co3+ và Co4+ trong perovskit khi thay thế Sr2+ 
vào vị trí La3+. Theo [14], x tăng thì hàm lượng 
Co4+ tăng. Co3+ và Co4+ nằm ở hai trạng thái oxi 

hóa khác nhau và bán kính ion của Co3+ là
R(Co3+ spin thấp) = 0,0545 nm và R(Co+3 spin 
cao) = 0,061 nm, của Co4+ là R(Co4+) = 0,053 
nm nhỏ hơn R(Co3+). Do vậy, có thể giai đoạn 
hoạt hóa oxi trên tâm Co4+ cần khuếch tán sâu 
hơn và giải hấp phụ chậm hơn so với các quá 
trình trên tâm Co3+. Kết quả là đối với hệ xúc tác 
LaCoO3, khi thế một phần Sr vào vị trí của La 
thì tính chất oxi hóa của xúc tác giảm. Điều này
cũng phù hợp với kết luận của các tác giả trong 
[15] rằng tính khử của xúc tác La1-xSrxCoO3-y 
trong phản ứng oxi hóa CO, CH4, C3H6... tăng 
một cách đáng kể theo sự tăng giá trị của x.  

IV - Kết luận 

§� chế tạo được các perovskit La1-xSrxCoO3

có kích thước nanomet (nm) bằng phương pháp 
sol-gel xitrat, diện tích bề mặt riêng 20 - 22 m2/g. 
§� nghiên cứu tính chất xúc tác của các oxit tạo 
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thành bằng phương pháp chương trình nhiệt độ 
(TPSR). Kết quả cho thấy: 

Tuỳ thuộc vào giá trị x, perovskit              
La1-xSrxCoO3 có thể xúc tác cho phản ứng oxi 
hóa propen tạo thành CO2 và H2O ở những nhiệt 
độ khác nhau trong khoảng từ 180 - 510oC.  

Khi tăng hàm lượng (x) ion kim loại thay 
thế Sr vào vị trí La tính chất oxi hóa của vật liệu 
giảm: nhiệt độ phản ứng xúc tác xảy ra ở nhiệt 
độ cao hơn, thời gian thực hiện hoàn toàn phản 
ứng oxi hóa dài hơn.

Công trình được Chương trình nghiên cứu 
cơ bản và Viện Khoa học Vật liệu hỗ trợ kinh 
phí. 
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